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TOM TAT

Trong nén kinh té canh tranh gay gat, tiép can vén déi v&i cac doanh nghiép 1a van dé quan
trong dan dén thanh céng. Trong nghién ctru nay, chiing téi tap trung tim hiéu, danh gia kha ning tiép
can vén cha 189 doanh nghiép nhé va vira trén dia ban tinh Nghé An. Cac van dé chinh dwoc nghién
ctru la (i) kha nang tiép can vén cia cac doanh nghiép nhé va vira trén dia ban Nghé An hién nay; (ii)
DPanh gia mirc d6 khoé khin trong viéc tiép can cac ngudn vén. Két qua nghién citru cho thay, kha niang
tiép can vén cua cac doanh nghiép nhé va vira tai Nghé An con nhiéu han ché. Kénh tiép can vén cua
cac doanh nghiép nhé va vira chu yéu la tir cac ngan hang thwong mai trong nwéc. Nghién ctru ciing
dé xuat cac giai phap nang cao kha nang tiép can vén cho cac doanh nghiép nhé va vira & Nghé An,
d6 1a: (1) Minh bach héa nhanh chéng va toan dién hé théng sé sach ké toan, tai chinh déi v&i cac
doanh nghiép nhé va vira; (2) Khuyén khich phat trién dich vu tham dinh tai san doanh nghiép; (3) H6
tro cap von cho doanh nghiép nhé va vira thong qua mé hinh quy bao lanh tin dung; (4) Quan tri rai
ro lai suat nham nang cao kha ning tiép can cac nguén vén tin dung déi véi cac doanh nghiép nhé va
vira; (5) Day manh cac hoat dong tap huan ky nang quan ly cho cac doanh nghiép nhé va vira.

T khéa: Doanh nghiép nhé va vira, nguén vén, Nghé An, tiép can vén.

SUMMARY

In the competitive market economy, capital accessibility is of great importance for the success of

small a

small a

interest-rate risks to improve the credit capital accessibility; and (5) promoting managerial skill
training activities for small and medium

Key words: Access to capital, Nghe An, small and medium enterprises, sources of capital.

1. DAT VAN DE trién kinh t& dia phuong. Bén canh nhiing
Trong nhiing ndm qua khu vyc doanh déng gép to 1én cho kinh t& va xa hoi dia

nghiép Nghé An c6 nhitng budc phat trién
nhanh ca vé s6 lugng cling nhu quy md céc
doanh nghiép, gép phan quan trong vao phat

phuong, thi su phat trién cta khu vuc doanh
nghiép tai Nghé An ciing chiu nhiéu ap luc,
trong dé ap luc vé vén dé duy tri va phat
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trién hoat dong san xuit kinh doanh ndi 1én
rat rd6 rang. Trong cac ngudn luc cho san
xudt hay kinh doanh, vén dudc cho 14 nhan
td ¢6 tinh quyét dinh chinh dén khéng chi
mot chu ky ma ca thoi ky hoat dong cta
doanh nghiép, va dong thdi dude danh gia 1a
yéu t6 noi sinh co ban trong cac phan tich
kinh t& vé hoat dong ctia mét chu ky san
xudt. Thuc t& cho th4dy, nhiéu doanh nghiép
hoat déng hiéu qua song nhu cdu vé vén
khong duge dap tng kip thoi va day du da
din dén nhiing két qua san xudt cAm chiing,
tham chi déng ctia hoat dong, do vay lam cho
stic canh tranh chung ctia nén kinh t& giam
stut. Thiéu von c6 thé din doanh nghiép dén
vong ludn quén caa su kém hiéu qua kinh té.
Thiéu von, dau tu thap, hiéu qua kinh té&
thap lai han ché& kha n#ng tiép can cac
ngudn von ma dic biét 1a cac ngudn von tin
dung. Do vay, cai thién kha ning tiép can
cac ngudn von 1a hét stic quan trong d6i véi
khu vuc doanh nghiép nho va vira hién nay,
trong d6 vé dai han thi nguén von tin dung
thuong mai sé déng vai tro quan trong
(Chung, Kee H, 1993; Keshar, 2004).

2. PHUONG PHAP NGHIEN cUU

Dé phéan tich, danh gia kha ning tiép
can ngudn von cua cac doanh nghiép nhé va
viia tai Nghé An mét s6 phuong phap nghién
ciu quan trong da dudc lua chon ap dung
trong nghién ctu nay. Cac phucong phap
dugc st dung bao gom: nghién ctu tu liéu,
tai liéu c6 lién quan (nghién c@u tai ban);
phuong phap phong van bing phiéu hdi;
phuong phap phdéng van siu; phuong phap
nghién ciiu dinh lugng (théng qua cac phan
mém SPSS, STATA, EVIEWS); phuong phap
thao luan nhém va hoi thao. Trén co s6 tim
hiéu ban d4u vé tinh hinh nghién ctu, tong
quan thuc trang vé thi trudng von cua tinh
thong qua nghién ctu tai liéu tu cac co quan
quan ly nha nuéc dia phuong, nhém nghién
ctiu dua ra hé thong cac phuong phap nghién
ctu. Cac nodi dung nghién ctu sé duge boc
tach nhu phan loai chi tiét cac loai hinh vén,
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doanh nghiép theo nganh nghé va quy mé.
v.v... dé tim hiéu chi tiét nhu cau von.

Hé théng ky thuat thu thap théng tin
bao gém: phiéu khdo sat y kién doanh
nghiép, st dung cho viéc khao sat truc tiép
cac doanh nghiép nhd va via; phdng van
chuyén sau d6i véi t6 chitc tin dung; phéng
van chuyén sau déi véi mot s6 doanh nghiép
nhé va vira.

Nghién ctiu da tién hanh khao sat 189
doanh nghiép nho va vita dang hoat dong trén
dia ban tinh Nghé An. Co cAu mau dugc lya
chon theo tiéu thiic phan t6 nhém nganh kinh
té: nong, lam, thuy san; céng nghiép, xay
dung; thuong mai, dich vu. Muc tiéu khao sat
nhim thu thap cac ndi dung chinh nhu: co
c&u ngudn vén cia doanh nghiép va tinh hinh
huy dong von cho san xuat kinh doanh cua
doanh nghiép trong nhiing nim gan day;
nhiing khé kh#n, can tré ma doanh nghiép
gap phai khi tiép cin cac ngudn von ti cic td
chiic tin dung va cac nguodn khac trén dia ban
tinh; cac khuyén nghi cta doanh nghiép
nham thidc ddy kha nang tiép can ngudn von
phat trién san xuét kinh doanh.

3. KET QUA NGHIEN CUU VA THAO
LUAN

3.1. Thyc trang ti€p cin von cua cac doanh
nghiép nho va vira tai Nghé An hién nay
Trong cac hoat dong ctia thi trudng von,
viéc huy déng von ctua cac doanh nghiép dién
ra khé phé bién, nh4t 14 v6i mét nén kinh t&
dang néi lén nhu Viét Nam. Huy dong von
gitp cac doanh nghiép b6 sung vao von tu cé
hay von cht sé hiiu, hay tham chi 14 tao mét
s6 von ban dau cho doanh nghiép théng qua
cac du an hét stic kha thi tao diéu kién can
cho cac hoat dong san xuat kinh doanh cua
doanh nghiép dudc dién ra thuan lgi va trén
hét 1a dem lai stic san xuét gia ting cho nén
kinh t&€ cia mot dia phuong. Két qua khao sat
cho thay, 92,59% s6 doanh nghiép dudc phdong
van c6 thuc hién cac hoat dong huy dong von
trong qua trinh san xuét kinh doanh (Hinh 1).



Nguyén Thi Minh Phuong, Nguyén Thi Minh Hién

7,41

92,59

O Sbé doanh nghiép cé huy déng vén
W Sb doanh nghiép khéng huy déng vén

Hinh 1. Ty 1é doanh nghiép c6 thuc hién huy déng vén tit cac nguén khac nhau (%)

Trén thi truong von xuat hién kha nhiéu
kénh dé doanh nghiép tiép can trong viéc
huy dong vén. Ciing nhu cac dia phuong
khac trong cd nudc, ngoai nhiing kénh
truyén thong ma cac doanh nghiép hay st
dung dé huy dong vén nhu vay ngan hang;
vay quy tin dung; vay nguci thin, ban beé,
vay tit thi truong tu do,... cac doanh nghiép
tinh Nghé An ciing tiép can nhiéu nguon
khéc nhu huy déng von ti can bd, cong nhan
vién trong don vi, hay phat hanh c6 phiéu,
trai phiéu.... Tuy nhién, d6i v6i cac doanh
nghiép nhé va vita 6 Nghé An, viéc huy dong
von chu yéu tap trung vao ngudn von tin
dung chinh théng ti cAc ngan hang thuong
mai trong nuéc.

Két qua diéu tra doanh nghiép cho thay
ty 1é cac doanh nghiép nhd va via tiép can
cac ngan hang thuong mai trong nuéc dé vay
von 1a cao nhat trong s6 cac kénh huy dong
von khac duge dua ra lan lugt 1a 73,71%;
78,29% va 69,71% tuong tng v6i nam 2007;
2008 va 2009, trung binh c6 t6i gin 74%/mnam
trong téng s6 doanh nghiép huy déng vén
vay ti cac ngidn hang thuong mai trong ba
niam qua. Nhu vay quyét dinh tiép can cac
ngan hang thuong mai dé c6 von hodc bo
sung voén phat trién san xuét kinh doanh
dudc cac doanh nghiép nhd va vita cho 1a
quan trong nhat, diéu nay chiing t6 hé théng
cac ngan hang thuong mai trén dia ban tinh
la nguén cung tng vén chu yéu d6i véi khu
vic doanh nghiép nhd va viia.

Két qua khao sat cho thay (Bang 1), tiép
can ngudn vén tin dung tit cac ngan hang
thuong mai d6i v6i cac doanh nghiép nhé va
viia chiém ty 1é cao nh&t, nam 2007 chiém
73,71%, nam 2008 chiém 78,29% va nam
2009 chi€m 69,79%. Tuy nhién dé tiép can
va dugc cung tUng von tU cidc ngin hang
thuong mai, doi hdi cac doanh nghiép phai
dam bao dudc cac quy dinh va thu tuc ma hé
thong tin dung nay dé ra. Viéc nay hoan
toan khong phai dé déi véi kha ning thuc t&
ctia cac doanh nghiép nhé va viia trong tinh.
Do d6, nhiéu doanh nghiép nhé va via phai
tim nhiéu ngudn vén khac dé huy dong. Dé
c6 vén dau tu cho san xuit kinh doanh, viéc
vay voén ti ban bé, nguoi than dugec khi
nhiéu chi doanh nghiép nhé va viia thuc
hién. Ty 1é cac doanh nghiép vay vén tu
ngudn nay diéng thd hai chi sau kénh huy
dong von tu cac ngan hang thuong mai trong
ba nam vira qua. Huy dong von tit ban bé va
ngudi than 1a giai phap tuong d61 an toan doi
véi cac chu doanh nghiép nhd va viua, chu
yéu 1a dya vao tinh cdm va uy tin ctia cht
doanh nghiép déi véi cac d6i tuong cho vay,
l1ai suat cho vay thap, d6i khi khong quan
trong. Hon niia hinh thtic vay von nay khong
doi hoi cac tha tuc phtc tap, kha nhanh
chéng va thuan tién. Tuy nhién, nguon huy
dong nay cé6 moét s6 han ché 1a quy mod
thuong khéng 16n, huy déng khoéong duge
thuong xuyén, nhiéu khi chi 1a nhiing khoan
cho vay ngin han.
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Bang 1. Cic nguén huy dong von ctia doanh nghiép tinh theo ty 1é phan tram
doanh nghiép st dung

Pon vi: (%)

Ngudn huy déng 2007 2008 2009
Ngan hang thuwong mai trong nwéc 73,71 78,29 69,71
Ngan hang thwong mai nwéc ngoai 1,14 1,71 1,14
Quy tin dung 8,00 8,00 6,86
Doanh nghiép déi tac trong nwéc 3,43 2,86 2,86
Doanh nghiép déi tac nwdc ngoai 0,57 0,57 1,14
Phat hanh trai phiéu, cb phiéu 2,86 2,86 1,14
Huy déng tién cltia can b & nhan vién trong DN 18,86 21,14 16,00
Vay tlr nguoi than 36,57 40,57 34,29
Vay tw thi trwdng ty do 24,00 27,43 24,00

Vay khac

1,14 1,71 1,71

(Nguon: Tong hop tir két qua khdo sat doanh nghiép nam 2009)

Hoat dong cta thi trudng von tu do do
cac ca nhén, hay t6 chtc cho vay khong
chinh thiic nhu hién tugng “vay néng” cua
cac ca nhan ciing 1a mot diéu kién dé cac
doanh nghiép nhé va via tiép can. Viéc cho
vay qua cac kénh nay trén thuc t& thudng
khé dam bao cho doanh nghiép trong viéc
t6i da hoa lgi nhuan va 6n dinh nguén vén
san xuit kinh doanh, vi d6 1a cac khoan vay
ngin han, 14i sué't kha cao so v6i mit bang
14i sudt chung cta thi trusng. Két qua khao
sat cho thay, c6 gdn Y% s6 doanh nghiép vay
vén thong qua hinh thiic nay. Bén canh d4,
viéc huy dong von ti ndi bod trong doanh
nghiép, cu thé 1a tit cac can bd, nhan vién
cting dugc cac doanh nghiép thuc hién. Viéc
huy dong nay viia dam bao cho tinh gén
két, trach nhiém ctia cac cd nhan trong
doanh nghiép véi su phat trién ctaa doanh
nghiép, déng thoi ddm bao dugc mot phan
trong nhu cAu von cho phat trién cta doanh
nghiép, ty 1&é doanh nghiép thuc hién huy
dong vén qua kénh nay ti 16 - 21% trong
giai doan 2007 -2009.

Ngoai ra, c6 nhiéu kénh huy déng vén
khac cting duge cac doanh nghiép trén dia
ban tinh st dung nhu huy dong von thong
qua lién két véi cac dé6i tac, ti cac quy tin
dung, tit phat hanh trai phiéu, ¢ phiéu tuy
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nhién chi c6 mot ti 1 nhd cac doanh nghiép
st dung kénh nay.

3.2. Panh gia mic do khoé khan trong viéc

ti€p can cac nguén von

Phan tich vé c¢d cdu ngudn von cua cac
doanh nghiép vira va nhd cho thay ty 1& ng
phai tra ctia cac doanh nghiép dugc khao sat
chiém mot ty 1é rat cao, hon mot ntia trong
téng ngudn von cua cic doanh nghiép va
dang c6 xu huéng gia tang ké tit nam 2007
cho d&n nay. Nhin chung, su can déi giiia
voén cht sé hitu va von phai trd phan anh
mot thuc t& 14 cac ngudn huy dong von ma
khu vuc doanh nghiép nho va vita dang st
dung cung tng von cho cac doanh nghiép
trén co sd c6 su bao dam mang tinh cin bang
gitia gia tri cho vay va gia tri tai san bao
dam, thé chap cua doanh nghiép (Hoang
Lam, 2010). Diéu nay cho thiy hoat dong
cung ting vén cho cac doanh nghiép viia va
nho cta thi trudsng vén tai Nghé An phan 16n
méi chi diing lai 6 danh gi4d kha n#ng tai
chinh ddm bdo cho khoan vay ti phia cac
doanh nghiép 1a chu yéu, chua thuc su cung
tng von mot cach phd bién dua trén nhiéu
tiéu chi nhu tinh kha thi cia du an, kinh
nghiém, uy tin va vai tro ctia doanh nghiép
trén thi truong. Nghién cttu nay chi ding lai
d viéc xem xét mtc dd khé khan trong viéc
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tiép can cadc ngudn von tin dung cua cac
doanh nghiép nhé va vira (Bang 2).

Ngoai ra s6 doanh nghiép géip khé khin
trong qua trinh huy déng von cho san xuit
kinh doanh (SXKD) chiém 74,6% s6 doanh
nghiép duge khao sat. Vay von tit hé thong
cac ngan hang thuong mai dudc cac doanh
nghiép cho 1a khé khin nhiéu nhat chiém
47,52% trong téng s6 cic doanh nghiép dudge
phéng van. Huy dong von ti nguoi than va
vay tu thi trudng tu do cting dudge cac doanh
nghiép cho rang khé khan khi tiép can chiém
16,31%. Trong khi d6, vay tit thi truong tu
do ghi nhan dugc y kién ctia 14,81% trong s6
cac doanh nghiép phan anh su khé khén khi
tiép can ngudn tai chinh nay. Cac nguén huy
dong khac tuy nhan duge it § kién danh gia
vé su khé khan khi tiép can tu phia cac
doanh nghiép, nhung ty 1&é doanh nghiép st
dung nhiing kénh nay dé huy dong von hau
nhu rat thap, ké ca huy dong tit cac quy tin
dung nhan dan, do d6 hau nhu cac doanh
nghiép nhé va vita chi tap trung vao nhan
xét vé cac kénh chu yéu trong huy dong vén
ma ho da nhan dinh nhu phéan tich trén day.

Trong huy déng von, miic d6 khé khan
khi tiép can cac ngudn tai chinh ciing duge
nghién ctu thim dinh cac danh gia tir phia
khu vyc doanh nghiép nhoé va vira caa tinh.
Huy dong von tit cac ngan hang thuong mai,

ti nguoi than va vay tit thi trudng tu do thu
hut dude nhiu déng gép nhat cia cac doanh
nghiép vé tinh khé khan khi tiép can, tuy
nhién danh gia theo mtc dd khé khan thi day
khong phai 1a nhiing kénh ma cic doanh
nghiép “biic xiic” nh4it. Nhiing kénh huy dong
von ma cac doanh nghiép cam thay rat khoé
khan khi ti€p can dé vay von tap trung vao
cic doi tuong ngan hang thuong mai nudc
ngoai va phét hanh trai phiéu, ¢ phiéu.

Huy dong vén ti phat hanh trai phiéu,
¢6 phiéu tuy nhan duge danh gi tit s it cac
doanh nghiép tham gia khao sat, nhung hau
hét cac doanh nghiép gip khé khan khi huy
dong von tit kénh nay. Huy dong von thong
qua phat hanh c¢6 phi€u va trai phiéu co
nhiéu mit tich cuc cho doanh nghiép va cé
thé dugc cho la nguyén vong cua nhiéu
doanh nghiép vita va nhoé hién nay trong viéc
huy dong vén. Danh gia vé mic do6 khé khén
nay c6 thé xuét phat tit nguyén nhan phan
nhiéu doanh nghiép vita va nhd cta tinh
chua dam bao dudc cac diéu kién can thiét
cho viéc phat hanh c¢6 phiéu, trai phiéu do dé
hinh thiic huy dong vén nay con nhiéu han
ché. Bén canh d6, vay von tif cic ngan hang
thuong mai nude ngoai ciing duge cho 1a kho
khan nh&t, theo mtc do danh gia. Diém
trung binh vé mtic d6 khé khén cho hai kénh
nay la cao nhat va nhu nhau la 2,33.

Bang 2. Miiic dd khé khan ctia doanh nghiép khi huy dong von chia theo hinh thiic huy dong

(Don vi: %)
Nguén huy déng R4t kho khan Khé khan Khoéng kho khdn  Biém trung binh
Ngan hang thuwong mai trong nuwéc 11,00 80,80 8,20 2,03
Ngan hang thwong mai nwéc ngoai 33,30 66,70 0 2,33
Quy tin dung 16,70 66,70 16,70 2,00
Doanh nghiép déi tac trong nwéc 0 100,00 0 2,00
Doanh nghiép déi tac nwdc ngoai 33,30 0 66,70 1,67
Phéat hanh trai phiéu, cb phiéu 33,30 66,70 0 2,33
ng;/nic}:ghtiigg clia can bd nhan vién trong 5560 44.40 1,56
Vay tir nguoi than 5,00 52,50 42,50 1,63
Vay twr thj trwong ty do 12,10 48,50 39,40 1,73
Vay khac 0 0 0 0

(Nguon: Tong hop tir két qud khao sat doanh nghiép, 2009)
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Thi trudng von chinh thtic théng qua hé
thong cac ngan hang thuong mai trong nudc
va quy tin dung nhan dan 1a nguén cung cap
vén chiém mot ty 1é chu yéu doi véi cac
doanh nghiép nho va via cua tinh. Két qua
khao sat cho thay, miic d6 khé kh#in trong
viéc tiép can cac ngudn nay la rat chic chin.
Chi ¢6 8,2% trong téng s6 cac doanh nghiép
cho 14 cam thay “dé chiu” véi cac ngan hang
thuong mai trong nudc trén dia ban tinh khi
ti€p can dé vay von, con s6 nay déi véi ngudn
huy doéng la cac ngan hang thuong mai nuée
ngoai la khong (0), chiing t6 hau nhu cac
doanh nghiép quy md nhd va viia rat kho va
khoéng thé tiép can dé vay von tit ngdn hang
nudc ngoai. Vay von ti quy tin dung chi cé
hon 7% s6 doanh nghiép giap khé khan khi
huy déng von, nhung mtic d6 khé khin cua
cac doanh nghiép d6i véi kénh nay ciing kha
cao, v6i diém trung binh la 2,00.

Viéc huy déng von tit mot sé ngudn khac
dudc cac doanh nghiép cho 1a “dé chiu” hon
so v6i di vay tu hé thong cadc ngan hang
thuong mai, khi ma cac tha tuc, quy dinh
cho vay khong con 1a can trdé lén do6i véi
ngusi di vay, huy dong vén. Mot dic diém
chung ctia khong chi ciac doanh nghiép nho
va viia Nghé An ma cua ca nudc, d6 1a nhiéu
doanh nghiép thudc quy mé nay khong c6 du
tai san thé chdp dé vay dugc tit ngan hang
nhiing khoan vén nhu mong mudn, hay
tham chi khong thé vay dugec (UBND tinh
Nghé An, 2006). Do vay, cac doanh nghiép
nay phai tim cac kénh khac dé huy dong von
cho hoat dong ctia minh. Vay tit ngudi than,
ban bé va vay ti thi truong tu do 1& hai kénh
dugc cac doanh nghiép st dung mot cach
tuong déi thuong xuyén dé c6 von cho hoat
doéng cia minh. Chi c6 5% cac doanh nghiép
cho 14 vay ti ngudi than rat khé khan, va
42,5% trong s6 ho cam thay khong khé khan
khi st dung kénh huy dong von nay. Vay tu
thi truong tu do tuy c6 dén hon 12% s6
doanh nghiép cdm nhan riat khé khan,
nhung gan 40% trong s6 ho khong c6 vuéng
méc hay can trd gi khi ti€p can ngudn tai
chinh nay. Piém trung binh ctia hai kénh
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huy dong vén nay tucng d6i thap xét theo
mitc d khé khin, 1an lugt 1a 1,63 va 1,73.

Thu tuc hanh chinh phiic tap va su phan
biét déi xu gitia doanh nghiép nha nudc véi
doanh nghiép tu nhan van 1 nhiing rao can
cd ban doi véi khu vuc tu nhan khi tiép can
cac nguodn von tin dung. Nhiéu doanh nghiép
cho réng chinh cac t6 chtc tin dung da tao ra
nhiing tht tuc hanh chinh phiic tap, khong
can thiét lam rao can cho nhiing doanh
nghiép tu nhan. Ching han, doanh nghiép da
c6 gidy chiing nhan quyén st dung dat van
phai c6 cac gidy x4c nhan khac ma thuc chat
van 1a sy xac nhan vé tinh hop phap, xac thuc
ctia manh dat dugdc dem lam tai san thé chap.
Trong qua trinh thAm dinh cac du an dau tu,
ning lyc va trinh d6 ctia can bd cling chua
dap tng dudc yéu cAu nén cac ngan hang
thuong chi lua chon hinh thiic thé chap tai
san ma déc biét 1a d4t dai nham dam bao an
toan ngudén von chi chua dat dudc ¥ nghia
ngan hang 12 mét nha dau tu.

Phan biét d61 xu gitia cac doanh nghiép
nha nuédc v6i cac doanh nghiép tu nhan ciing
lam han ché& kha ning ti€p can ngudn von
cua cac doanh nghiép, dic biét 1a trong hé
thong cic ngin hang thuong mai. Cac ngan
hang c6 thé da danh gia muc d6 an toan cao
hon khi cho DNNN vay vén (Ngan hang nha
nuéc chi nhanh Nghé An, 2008). Bén canh
d6, doi ngit can bo thdm dinh céc du an tin
dung ciing thudng c6 su thién léch vé hai loai
hinh doanh nghiép nay (Bang 3).

Nhu vay, cac doanh nghiép tu nhén khi
méi gia nhap thi truong thuong giap phai van
dé thiéu von. Dong thdi lugng tai san cia cac
doanh nghiép nay khéng 16n. Hinh thtc vay
von theo tin chdp it dudec 4p dung (chiém
10,87%); hinh thiic vay von bang thé chap dat
dai, tai san 14 chu yéu d6i véi nhiing doanh
nghiép nay (chiém 90,53%). Vi ngudn tai san
va dat dai han ché thi khé khan trong tiép
can von vay la diéu d& hiéu. Tuy nhién,
nhiing khé khin nay néu khéng dudc thao g
c6 thé ddy cac doanh nghiép tu nhan vao su
ludn quén cta viéc thiéu von, thiéu hiéu qua
kinh té&.
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Bang 3. Nhitng khé khin ctia doanh nghiép khi vay tién tir cac t6 chiic tin dung

Bon vi: %)
o Rét . Khong s .. R4t Piém

TT Nguyén nhan han ché Han ché han ché Dé dang d&dang trung binh

1 Tha tuc hanh chinh phire tap 8,96 9,98 15,58 26,88 38,59 3,76

o Phan biét doi xt gitra doanh nghiép Nha nude 11,67 782 17,74 2544 3734 3,69
va doanh nghiép ngoai Nha nwéc

3 Dieukien cho vay cia ngan hang qua chdt ché 9,24 7,26 9,94 2042 44,14 3,92
doi v&i khu viee tw nhan

4 L& sudt cho vay clia ngan hang qua cao 10,25 11,32 24,91 30,15 23,36 3,45

5 Chi phi vay vbn khéng chinh thirc qua Ién 20,63 16,67 24,59 25,74 12,38 2,92

6 HeAthong‘h; sO §ach ké toan cua doanh nghiép 2558 19,14 24.51 21,47 9.3 27
khdéng day du

7 Doanh nghiép thieu nang I xay dung dy &n 2266 1925 2436 1823 155 2,85
va phwong an tra ng von vay

g Doanh nghiép khong du tai san the chap 1758 1525 1456 17,03 3558 3,38
dé vay von

9 Nguyén nhan khac 25,0 20,83 19,44 9,72 25,00 2,89

(Nguon: Tong hop tir két qua diéu tra doanh nghiép)

3.3. Giai phap nang cao kha nang ti€p can
von cho cac doanh nghiép nhé va vita
G Nghé An
3.3.1. Minh bach héa nhanh chéng va toan
dién hé thong s6 sich ké todn, tai
chinh déi véi cac DNNVV
Su rd rang va chinh xic trong hé thong
s6 sach k& toan, tai chinh cta cac doanh
nghiép 14 mét diéu kién rat quan trong (diéu
kién can) dé cac t6 chtc tin dung danh gia
thuc trang vé ning luc tai chinh ctia mot
doanh nghiép (B Tai chinh, 2006) va do d6
quyét dinh dén viéc cho vay ddi véi cac
doanh nghiép khi ho tiép can cic ngan hang.
Diéu nay khéng chi d6i véi viéc vay von tu
cac t6 chtic tin dung ma con nang cao hiéu
luc quan 1y nha nuéc néi chung d61 véi doanh
nghiép. Tinh minh bach trong hé thong ké
toan cua cic DNNVV duge danh gia 1a con
nhiéu yéu kém. Minh bach héa trong hé
thong k& toan ddi véi cac DNNVV can dudc
thuc hién mét cach toan dién va nhanh
chéng dé sém nang cao kha ning tiép can
ngudn von tin dung.

3.3.2. Khuyén khich phdt trién dich vu tham
dinh tai san doanh nghiép

Trong quy trinh cho vay ctia cac td chic
tin dung, céng viéc thAm dinh tai sdn thé
chap ctua khach hang doanh nghiép 1a mot
budc quan trong dé xac dinh ning luc dam
bdo tai san cua doanh nghiép (Ministry of
Finance, 2004; World Bank, 2006). Két qua
diéu tra doanh nghiép vita va nhé tinh Nghé
An cho thiy nhiéu doanh nghiép phan anh
hiéu qua thdm dinh tai san thé chép cta cac
t6 chtic tai chinh, tin dung chua duge dam
bado, con gay thiét thoi cho doanh nghiép.
Dién hinh 12 danh gia tai san thé chap bat
dong san. Cac doanh nghiép muén vay von
dau tu cho rang nhiéu ngan hang chua danh
gia dung ho#c ngai danh gia nhiing tai san
dam bao ctia doanh nghiép ma nhiing tai san
nay trén thuc t& khong khé thadm dinh.

Do vay, can khuyén khich thanh lap cac
trung tAm cé chtc ning phap 1y vé thim
dinh tai san doanh nghiép, trong d6 c6 thAm
dinh tai san dam bao cho cac thi tuc vay von
do6i v6i ngan hang thuong mai. Cac doanh

509
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nghiép khi cin vay von c6 thé dén cac trung
tam nay dang ky dich vu thAm dinh tai san
dam bao. K&t qua thdm dinh cta cac t6 chic
nay doi véi tai san ctia doanh nghiép dudc
phap luat cong nhan va 1a cin ca phap ly dé
cic ngan hang thuong mai tién hanh cho vay
(Pham Tra My, 2010). Su ra doi ctia cac don
vi nay can dugc hd trg nhiéu mait ti phia
chinh quyén tinh vé co ché hoat déng, chiic
ning phap ly... Trén co sd d6, xa hoi hoa
dich vu nay tao diéu kién thuan lgi cho khu
vic doanh nghiép viia va nhd néi riéng c6 da
diéu kién can dé tiép can cac ngudn tin dung
chinh thtéc. Hién nay tai Nghé An da cé
Trung tdm thdm dinh tai san kh&u hao (Bb
Tai chinh) hoat dong, tuy nhién don vi nay
méi chi tham gia linh vuc thdm dinh tai san
dam bao cta doanh nghiép.

3.3.3. H6 tro cdp vén cho DNNVV théng qua
mé hinh quy bdo lanh tin dung

Véi su ra doi ctia quy bao lanh tin dung,
cac DNNVV ctia Nghé An c6 co hi t6t dé tiép
can ngudn von tin dung, do vay c6 thé “giai
tod” dudc tinh hinh thifu vén san xuit va
kinh doanh hién nay. Qu§ tin dung bao lanh
cho DNNVV hoat dong v6i muc tiéu chi yéu

12 hd trd DNNVV théng qua cac co ché uu dai

khac nhau va huéng t61 muc tiéu ning cao

hiéu qua hoat dong, phat trién bén viing cia
cac doanh nghiép nay, cudi cung 1a dat dugc
mdt mic ting truéng kinh t& cao do6i véi dia
phuong. Pong thdi, né ciing c6 két hgp véi td
chtic tin dung trén thi trudng dé thyc hién cac
hd trg cho doanh nghiép. Do vay, viéc s6m
thanh 1lap va dua quy tin dung bao lanh

DNNVV la hét stic can thiét d6i v6i tinh Nghé

An hién nay va trong nhiing nam téi.

3.3.4. Qudn tri rii ro ldi sudt nhdm nédng cao
khd ndng tiép cdn cdc nguén vén tin
dung d6i véi cac DNNVV

Vé6i quy mé von nhd, trong hoat dong
dau tu, DNNVV khéng thé huy déng vén
trén thi truong ching khoan nhu cac doanh
nghiép quy mé 16n, ma chi ¢6 thé vay von ti
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cac t6 chiic tin dung, hodc tham chi phai vay
ti cac ca nhan. Cac khoan vay nay thudng
chiu lai suat cao, doi héi phai cé tai san thé
chap. Phan 16n chu DNNVV khi vay vén
phai st dung chinh nha 6 cia minh lam tai
san thé& chap. Véi nhiing rai ro bién dong 1ai
suit hién nay (chu yéu bién déng ting), nguy
co doanh nghiép bi 16 vén, khong tra dude ng,
din dén bi siét ng, mat nha cta... 1a méi
quan ngai sdu sic cua nhiéu cht doanh
nghiép. Déi véi rai ro 1ai suédt, giai phap
phong ngtia hiiu hiéu nhat 14 DNNVV nén
tim kiém va tan dung cac khoan vay dai han
véi 1ai sudt vu dai. PE phong ngiia rui ro 1ai
suét, mot gidi phap rat quan trong khac cho
DNNVV d6 1a thué, mua tai chinh tu cac
cong ty cho thué tai chinh. Day 1a mot loai
hoat dong tin dung trung - dai han, tai trg
von thich hop cho cac DNNVV, véi nhiing uu
diém co ban: khong can ky quy dam bao hay
tai san thé chdp, c6 thé duge tai trg dén
100% vén dau tu, 1ai sudt hoan toan dua
trén su thoa thuin ctia 2 bén, bén di thué
khong chiu rai ro néu lai suat thi truong
tang... Khi ké&t thic thoi han thué, doanh
nghiép dugec quyén uu tién mua lai tai san
v6l gia tri danh nghia thap hon gia tri thuc
t& cta tai san tai thoi diém mua lai (World
Bank Institute, 2007).

3.3.5. Pdy manh cdc hoat déng tip hudn ky
ndng quan ly cho cdc doanh nghiép nho
va vua

Mot trong nhiing nguyén nhédn kha co
ban d6i véi cac DNNVV gép khé khian trong
viéc ti€p can vay vén ti cac ngan hang la
khau lap dé an va kha ning quan ly, trién
khai thuyc hién d& an vay vén hiéu qua

(Hoang Lam, 2010). Trong khi phan 16n cac

chit DNNVV c6 trinh d9, ning luc con han

ché, dic biét 1a cac doanh nghiép nhd va rat
nhd. Céc co quan quan 1y nha nudc cua tinh
cAn téng cudng cong tac dao tao, tap hudn cac
kién thtc, k§ ning quan 1y cho do6i ngli quan

Iy cac doanh nghiép nay nhiam vita nang cao

ning luc quan 1y néi chung, viia dap tng dudc
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cic yéu cau cua cac ngan hang trong qua
< £ A co. N 1R , M
trinh xét duyét, gidi ngan va kiém soat von.

4. KET LUAN

Kha ning tiép can vén cua cac doanh
nghiép nhd va viia tai Nghé An con nhiéu han
ché. Kha nang tiép can von tif cAc ngan hang
trong nudc la cao nhat, ké tiép 1a tit cAc ngudn
quy tin dung khac. Vay von tit cAc ngan hang
nudc ngoai con chua phd bién va duge danh
gia 12 kha ning tiép can von thap nhat.

M4 rong cac diéu kién cho vay déi véi
doanh nghiép cling 1a nhiing kién nghi kha
phé bién tit cac doanh nghiép. M6 rong diéu
kién cho vay c6 nghia sé& c6 nhiéu doanh
nghiép hon c6 du diéu kién tiép can ngudn
von tit cac té chic tin dung. Tuy nhién diéu
nay doi hoéi hé théng cac td chiic tin dung
phai c6 da nang luc thim dinh phuong an
kinh doanh tét, kha ning kiém soat ngudn
von cho vay hiéu qua hoéc cé nhiing su ho
trg nhat dinh nham giadm thiéu sy rai ro cho
ngan hang tl cac ¢ quan chic ning.

Ngoai ra, cac doanh nghiép kién nghi
cac ngan hang can binh ddng hon trong viéc
kiém tra, thAm dinh va cho vay gitia cac loai
hinh doanh nghiép nhdm gidp cac doanh
nghiép dé dang tiép can vay vén trong qua
trinh san xu4t kinh doanh.
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TÓM TẮT


Trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt, tiếp cận vốn đối với các doanh nghiệp là vấn đề quan trọng dẫn đến thành công. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung tìm hiểu, đánh giá khả năng tiếp cận vốn của 189 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các vấn đề chính được nghiên cứu là (i) khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Nghệ An hiện nay; (ii) Đánh giá mức độ khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nghệ An còn nhiều hạn chế. Kênh tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ yếu là từ các ngân hàng thương mại trong nước. Nghiên cứu cũng đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Nghệ An, đó là: (1) Minh bạch hóa nhanh chóng và toàn diện hệ thống sổ sách kế toán, tài chính đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa; (2) Khuyến khích phát triển dịch vụ thẩm định tài sản doanh nghiệp; (3) Hỗ trợ cấp vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mô hình quỹ bảo lãnh tín dụng; (4) Quản trị rủi ro lãi suất nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa; (5) Đẩy mạnh các hoạt động tập huấn kỹ năng quản lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.


Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn vốn, Nghệ An, tiếp cận vốn.


SUMMARY


In the competitive market economy, capital accessibility is of great importance for the success of a business. This paper is concerned with the capital accessibility of 189 small and medium enterprises in Nghe An province. The key issues being studied involve (i) capital accessibility of small and medium enterprises in Nghe An at present; (ii) evaluating the difficulties in accessing to capital sources. The findings show that small and medium enterprises in Nghe An experience considerable difficulty in accessing to capital. The capital sources for these enterprises are mainly from domestic commercial banks. The paper also suggests solutions to improve capital accessibility for small and medium enterprises in Nghe An, including: (1) making transparent the enterprises’ accounting and financial system and activities; (2) Encouraging the development of business property appraisal services; (3) providing financial supports via the credit guarantee fund model; (4) managing the interest-rate risks to improve the credit capital accessibility; and (5) promoting managerial skill training activities for small and medium enterprises. 


Key words: Access to capital, Nghe An, small and medium enterprises, sources of capital. 


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Trong những năm qua khu vực doanh nghiệp Nghệ An có những bước phát triển nhanh cả về số lượng cũng như quy mô các doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương. Bên cạnh những đóng góp to lớn cho kinh tế và xã hội địa phương, thì sự phát triển của khu vực doanh nghiệp tại Nghệ An cũng chịu nhiều áp lực, trong đó áp lực về vốn để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh nổi lên rất rõ ràng. Trong các nguồn lực cho sản xuất hay kinh doanh, vốn được cho là nhân tố có tính quyết định chính đến không chỉ một chu kỳ mà cả thời kỳ hoạt động của doanh nghiệp, và đồng thời được đánh giá là yếu tố nội sinh cơ bản trong các phân tích kinh tế về hoạt động của một chu kỳ sản xuất. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả song nhu cầu về vốn không được đáp ứng kịp thời và đầy đủ đã dẫn đến những kết quả sản xuất cầm chừng, thậm chí đóng cửa hoạt động, do vậy làm cho sức cạnh tranh chung của nền kinh tế giảm sút. Thiếu vốn có thể dẫn doanh nghiệp đến vòng luẩn quẩn của sự kém hiệu quả kinh tế. Thiếu vốn, đầu tư thấp, hiệu quả kinh tế thấp lại hạn chế khả năng tiếp cận các nguồn vốn mà đặc biệt là các nguồn vốn tín dụng. Do vậy, cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn vốn là hết sức quan trọng đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay, trong đó về dài hạn thì nguồn vốn tín dụng thương mại sẽ đóng vai trò quan trọng (Chung, Kee H, 1993; Keshar, 2004).


2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


Để phân tích, đánh giá khả năng tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nghệ An một số phương pháp nghiên cứu quan trọng đã được lựa chọn áp dụng trong nghiên cứu này. Các phương pháp được sử dụng bao gồm: nghiên cứu tư liệu, tài liệu có liên quan (nghiên cứu tại bàn); phương pháp phỏng vấn bằng phiếu hỏi; phương pháp phỏng vấn sâu; phương pháp nghiên cứu định lượng (thông qua các phần mềm SPSS, STATA, EVIEWS); phương pháp thảo luận nhóm và hội thảo. Trên cơ sở tìm hiểu ban đầu về tình hình nghiên cứu, tổng quan thực trạng về thị trường vốn của tỉnh thông qua  nghiên cứu tài liệu từ các cơ quan quản lý nhà nước địa phương, nhóm nghiên cứu đưa ra hệ thống các phương pháp nghiên cứu. Các nội dung nghiên cứu sẽ được bóc tách như phân loại chi tiết các loại hình vốn, doanh nghiệp theo ngành nghề và quy mô. .v.v... để tìm hiểu chi tiết nhu cầu vốn. 

Hệ thống kỹ thuật thu thập thông tin bao gồm: phiếu khảo sát ý kiến doanh nghiệp, sử dụng cho việc khảo sát trực tiếp các doanh nghiệp nhỏ và vừa; phỏng vấn chuyên sâu đối với tổ chức tín dụng; phỏng vấn chuyên sâu đối với một số doanh nghiệp nhỏ và vừa.


Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 189 doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cơ cấu mẫu được lựa chọn theo tiêu thức phân tổ nhóm ngành kinh tế: nông, lâm, thủy sản; công nghiệp, xây dựng; thương mại, dịch vụ. Mục tiêu khảo sát nhằm thu thập các nội dung chính như: cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp và tình hình huy động vốn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm gần đây; những khó khăn, cản trở mà doanh nghiệp gặp phải khi tiếp cận các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và các nguồn khác trên địa bàn tỉnh; các khuyến nghị của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh.


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO
     LUẬN


3.1. Thực trạng tiếp cận vốn của các doanh
       nghiệp nhỏ và vừa tại Nghệ An hiện nay

Trong các hoạt động của thị trường vốn, việc huy động vốn của các doanh nghiệp diễn ra khá phổ biến, nhất là với một nền kinh tế đang nổi lên như Việt Nam. Huy động vốn giúp các doanh nghiệp bổ sung vào vốn tự có hay vốn chủ sở hữu, hay thậm chí là tạo một số vốn ban đầu cho doanh nghiệp thông qua các dự án hết sức khả thi tạo điều kiện cần cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra thuận lợi và trên hết là đem lại sức sản xuất gia tăng cho nền kinh tế của một địa phương. Kết quả khảo sát cho thấy, 92,59% số doanh nghiệp được phỏng vấn có thực hiện các hoạt động huy động vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh (Hình 1).








Hình 1. Tỷ lệ doanh nghiệp có thực hiện huy động vốn từ các nguồn khác nhau (%)


Trên thị trường vốn xuất hiện khá nhiều kênh để doanh nghiệp tiếp cận trong việc huy động vốn. Cũng như các địa phương khác trong cả nước, ngoài những kênh truyền thống mà các doanh nghiệp hay sử dụng để huy động vốn như vay ngân hàng; vay quỹ tín dụng; vay người thân, bạn bè, vay từ thị trường tự do,… các doanh nghiệp tỉnh Nghệ An cũng tiếp cận nhiều nguồn khác như huy động vốn từ cán bộ, công nhân viên trong đơn vị, hay phát hành cổ phiếu, trái phiếu…. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Nghệ An, việc huy động vốn chủ yếu tập trung vào nguồn vốn tín dụng chính thống từ các ngân hàng thương mại trong nước.


Kết quả điều tra doanh nghiệp cho thấy tỷ lệ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các ngân hàng thương mại trong nước để vay vốn là cao nhất trong số các kênh huy động vốn khác được đưa ra lần lượt là 73,71%; 78,29% và 69,71% tương ứng với năm 2007; 2008 và 2009, trung bình có tới gần 74%/năm trong tổng số doanh nghiệp huy động vốn vay từ các ngân hàng thương mại trong ba năm qua. Như vậy quyết định tiếp cận các ngân hàng thương mại để có vốn hoặc bổ sung vốn phát triển sản xuất kinh doanh được các doanh nghiệp nhỏ và vừa cho là quan trọng nhất, điều này chứng tỏ hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh là nguồn cung ứng vốn chủ yếu đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.


Kết quả khảo sát cho thấy (Bảng 1), tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ lệ cao nhất, năm 2007 chiếm 73,71%, năm 2008 chiếm 78,29% và năm 2009 chiếm 69,79%. Tuy nhiên để tiếp cận và được cung ứng vốn từ các ngân hàng thương mại, đòi hỏi các doanh nghiệp phải đảm bảo được các quy định và thủ tục mà hệ thống tín dụng này đề ra. Việc này hoàn toàn không phải dễ đối với khả năng thực tế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh. Do đó, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tìm nhiều nguồn vốn khác để huy động. Để có vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh, việc vay vốn từ bạn bè, người thân được khá nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện. Tỷ lệ các doanh nghiệp vay vốn từ nguồn này đứng thứ hai chỉ sau kênh huy động vốn từ các ngân hàng thương mại trong ba năm vừa qua. Huy động vốn từ bạn bè và người thân là giải pháp tương đối an toàn đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chủ yếu là dựa vào tình cảm và uy tín của chủ doanh nghiệp đối với các đối tượng cho vay, lãi suất cho vay thấp, đôi khi không quan trọng. Hơn nữa hình thức vay vốn này không đòi hỏi các thủ tục phức tạp, khá nhanh chóng và thuận tiện. Tuy nhiên, nguồn huy động này có một số hạn chế là quy mô thường không lớn, huy động không được thường xuyên, nhiều khi chỉ là những khoản cho vay ngắn hạn.


Bảng 1. Các nguồn huy động vốn của doanh nghiệp tính theo tỷ lệ phần trăm doanh nghiệp sử dụng


Đơn vị: (%)

		Nguồn huy động

		2007

		2008

		2009



		Ngân hàng thương mại trong nước

		73,71

		78,29

		69,71



		Ngân hàng thương mại nước ngoài

		1,14

		1,71

		1,14



		Quỹ tín dụng

		8,00

		8,00

		6,86



		Doanh nghiệp đối tác trong nước

		3,43

		2,86

		2,86



		Doanh nghiệp đối tác nước ngoài

		0,57

		0,57

		1,14



		Phát hành trái phiếu, cổ phiếu

		2,86

		2,86

		1,14



		Huy động tiền của cán b ộ nhân viên trong DN

		18,86

		21,14

		16,00



		Vay từ người thân

		36,57

		40,57

		34,29



		Vay từ thị trường tự do

		24,00

		27,43

		24,00



		Vay khác

		1,14

		1,71

		1,71





  (Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát doanh nghiệp năm 2009)


Hoạt động của thị trường vốn tự do do các cá nhân, hay tổ chức cho vay không chinh thức như hiện tượng “vay nóng” của các cá nhân cũng là một điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận. Việc cho vay qua các kênh này trên thực tế thường khó đảm bảo cho doanh nghiệp trong việc tối đa hoá lợi nhuận và ổn định nguồn vốn sản xuất kinh doanh, vì đó là các khoản vay ngắn hạn, lãi suất khá cao so với mặt bằng lãi suất chung của thị trường. Kết quả khảo sát cho thấy, có gần ¼ số doanh nghiệp vay vốn thông qua hình thức này. Bên cạnh đó, việc huy động vốn từ nội bộ trong doanh nghiệp, cụ thể là từ các cán bộ, nhân viên cũng được các doanh nghiệp thực hiện. Việc huy động này vừa đảm bảo cho tính gắn kết, trách nhiệm của các cá nhân trong doanh nghiệp với sự phát triển của doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo được một phần trong nhu cầu vốn cho phát triển của doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện huy động vốn qua kênh này từ 16 - 21% trong giai đoạn 2007 -2009.


Ngoài ra, có nhiều kênh huy động vốn khác cũng được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng như huy động vốn thông qua liên kết với các đối tác, từ các quỹ tín dụng, từ phát hành trái phiếu, cổ phiếu tuy nhiên chỉ có một tỉ lệ nhỏ các doanh nghiệp sử dụng kênh này.


3.2. Đánh giá mức độ khó khăn trong việc
       tiếp cận các nguồn vốn


Phân tích về cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho thấy tỷ lệ nợ phải trả của các doanh nghiệp được khảo sát chiếm một tỷ lệ rất cao, hơn một nửa trong tổng nguồn vốn của các doanh nghiệp và đang có xu hướng gia tăng kể từ năm 2007 cho đến nay. Nhìn chung, sự cân đối giữa vốn chủ sở hữu và vốn phải trả phản ánh một thực tế là các nguồn huy động vốn mà khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa đang sử dụng cung ứng vốn cho các doanh nghiệp trên cơ sở có sự bảo đảm mang tinh cân bằng giữa giá trị cho vay và giá trị tài sản bảo đảm, thế chấp của doanh nghiệp (Hoàng Lam, 2010). Điều này cho thấy hoạt động cung ứng vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của thị trường vốn tại Nghệ An phần lớn mới chỉ dừng lại ở đánh giá khả năng tài chinh đảm bảo cho khoản vay từ phia các doanh nghiệp là chủ yếu, chưa thực sự cung ứng vốn một cách phổ biến dựa trên nhiều tiêu chi như tính khả thi của dự án, kinh nghiệm, uy tín và vai trò của doanh nghiệp trên thị trường. Nghiên cứu này chỉ dừng lại ở việc xem xét mức độ khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bảng 2).


Ngoài ra số doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình huy động vốn cho sản xuất kinh doanh (SXKD) chiếm 74,6% số doanh nghiệp được khảo sát. Vay vốn từ hệ thống các ngân hàng thương mại được các doanh nghiệp cho là khó khăn nhiều nhất chiếm 47,52% trong tổng số các doanh nghiệp được phỏng vấn. Huy động vốn từ người thân và vay từ thị trường tự do cũng được các doanh nghiệp cho rằng khó khăn khi tiếp cận chiếm 16,31%. Trong khi đó, vay từ thị trường tự do ghi nhận được ý kiến của 14,81% trong số các doanh nghiệp phản ánh sự khó khăn khi tiếp cận nguồn tài chinh này. Các nguồn huy động khác tuy nhận được ít ý kiến đánh giá về sự khó khăn khi tiếp cận từ phía các doanh nghiệp, nhưng tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng những kênh này để huy động vốn hầu như rất thấp, kể cả huy động từ các quỹ tín dụng nhân dân, do đó hầu như các doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ tập trung vào nhận xét về các kênh chủ yếu trong huy động vốn mà họ đã nhận định như phân tích trên đây.


Trong huy động vốn, mức độ khó khăn khi tiếp cận các nguồn tài chính cũng được nghiên cứu thẩm định các đánh giá từ phía khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh. Huy động vốn từ các ngân hàng thương mại, từ người thân và vay từ thị trường tự do thu hút được nhiều đóng góp nhất của các doanh nghiệp về tinh khó khăn khi tiếp cận, tuy nhiên đánh giá theo mức độ khó khăn thì đây không phải là những kênh mà các doanh nghiệp “bức xúc” nhất. Những kênh huy động vốn mà các doanh nghiệp cảm thấy rất khó khăn khi tiếp cận để vay vốn tập trung vào các đối tượng ngân hàng thương mại nước ngoài và phát hành trái phiếu, cổ phiếu.


Huy động vốn từ phát hành trái phiếu, cổ phiếu tuy nhận được đánh giá từ số ít các doanh nghiệp tham gia khảo sát, nhưng hầu hết các doanh nghiệp gặp khó khăn khi huy động vốn từ kênh này. Huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu có nhiều mặt tích cực cho doanh nghiệp và có thể được cho là nguyện vọng của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay trong việc huy động vốn. Đánh giá về mức độ khó khăn này có thể xuất phát từ nguyên nhân phần nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh chưa đảm bảo được các điều kiện cần thiết cho việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu do đó hình thức huy động vốn này còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, vay vốn từ các ngân hàng thương mại nước ngoài cũng được cho là khó khăn nhất, theo mức độ đánh giá. Điểm trung bình về mức độ khó khăn cho hai kênh này là cao nhất và như nhau là 2,33.


Bảng 2. Mức độ khó khăn của doanh nghiệp khi huy động vốn chia theo hình thức huy động
                                                                                                                                      (Đơn vị: %)

		Nguồn huy động

		Rất khó khăn

		Khó khăn

		Không khó khăn

		Điểm trung bình



		Ngân hàng thương mại trong nước

		11,00

		80,80

		8,20

		2,03



		Ngân hàng thương mại nước ngoài

		33,30

		66,70

		0

		2,33



		Quỹ tín dụng

		16,70

		66,70

		16,70

		2,00



		Doanh nghiệp đối tác trong nước

		0

		100,00

		0

		2,00



		Doanh nghiệp đối tác nước ngoài

		33,30

		0

		66,70

		1,67



		Phát hành trái phiếu, cổ phiếu

		33,30

		66,70

		0

		2,33



		Huy động tiền của cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp

		

		55,60

		44,40

		1,56



		Vay từ người thân

		5,00

		52,50

		42,50

		1,63



		Vay từ thị trường tự do

		12,10

		48,50

		39,40

		1,73



		Vay khác

		0

		0

		0

		0





(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát doanh nghiệp, 2009)


Thị trường vốn chính thức thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại trong nước và quỹ tín dụng nhân dân là nguồn cung cấp vốn chiếm một tỷ lệ chủ yếu đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh. Kết quả khảo sát cho thấy, mức độ khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn này là rất chắc chắn. Chỉ có 8,2% trong tổng số các doanh nghiệp cho là cảm thấy “dễ chịu” với các ngân hàng thương mại trong nước trên địa bàn tỉnh khi tiếp cận để vay vốn, con số này đối với nguồn huy động là các ngân hàng thương mại nước ngoài là không (0), chứng tỏ hầu như các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa rất khó và không thể tiếp cận để vay vốn từ ngân hàng nước ngoài. Vay vốn từ quỹ tín dụng chỉ có hơn 7% số doanh nghiệp gặp khó khăn khi huy động vốn, nhưng mức độ khó khăn của các doanh nghiệp đối với kênh này cũng khá cao, với điểm trung bình là 2,00.


Việc huy động vốn từ một số nguồn khác được các doanh nghiệp cho là “dễ chịu” hơn so với đi vay từ hệ thống các ngân hàng thương mại, khi mà các thủ tục, quy định cho vay không còn là cản trở lớn đối với người đi vay, huy động vốn. Một đặc điểm chung của không chỉ các doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghệ An mà của cả nước, đó là nhiều doanh nghiệp thuộc quy mô này không có đủ tài sản thế chấp để vay được từ ngân hàng những khoản vốn như mong muốn, hay thậm chí không thể vay được (UBND tỉnh Nghệ An, 2006). Do vậy, các doanh nghiệp này phải tìm các kênh khác để huy động vốn cho hoạt động của mình. Vay từ người thân, bạn bè và vay từ thị trường tự do là hai kênh được các doanh nghiệp sử dụng một cách tương đối thương xuyên để có vốn cho hoạt động của mình. Chỉ có 5% các doanh nghiêp cho là vay từ người thân rất khó khăn, và 42,5% trong số họ cảm thấy không khó khăn khi sử dụng kênh huy động vốn này. Vay từ thị trường tự do tuy có đến hơn 12% số doanh nghiệp cảm nhận rất khó khăn, nhưng gần 40% trong số họ không có vướng mắc hay cản trở gì khi tiếp cận nguồn tài chính này. Điểm trung bình của hai kênh huy động vốn này tương đối thấp xét theo mức độ khó khăn, lần lượt là 1,63 và 1,73. 


Thủ tục hành chính phức tạp và sự phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân vẫn là những rào cản cơ bản đối với khu vực tư nhân khi tiếp cận các nguồn vốn tín dụng. Nhiều doanh nghiệp cho rằng chính các tổ chức tín dụng đã tạo ra những thủ tục hành chính phức tạp, không cần thiết làm rào cản cho những doanh nghiệp tư nhân. Chẳng hạn, doanh nghiệp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn phải có các giấy xác nhận khác mà thực chất vẫn là sự xác nhận về tính hợp pháp, xác thực của mảnh đất được đem làm tài sản thế chấp. Trong quá trình thẩm định các dự án đầu tư, năng lực và trình độ của cán bộ cũng chưa đáp ứng được yêu cầu nên các ngân hàng thường chỉ lựa chọn hình thức thế chấp tài sản mà đặc biệt là đất đai nhằm đảm bảo an toàn nguồn vốn chứ chưa đạt được ý nghĩa ngân hàng là một nhà đầu tư.


Phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp nhà nước với các doanh nghiệp tư nhân cũng làm hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong hệ thống các ngân hàng thương mại. Các ngân hàng có thể đã đánh giá mức độ an toàn cao hơn khi cho DNNN vay vốn (Ngân hàng nhà nước chi nhánh Nghệ An, 2008). Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ thẩm định các dự án tín dụng cũng thường có sự thiên lệch về hai loại hình doanh nghiệp này (Bảng 3).


Như vậy, các doanh nghiệp tư nhân khi mới gia nhập thị trường thường gặp phải vấn đề thiếu vốn. Đồng thời lượng tài sản của các doanh nghiệp này không lớn. Hình thức vay vốn theo tín chấp ít được áp dụng (chiếm 10,87%); hình thức vay vốn bằng thế chấp đất đai, tài sản là chủ yếu đối với những doanh nghiệp này (chiếm 90,53%). Với nguồn tài sản và đất đai hạn chế thì khó khăn trong tiếp cận vốn vay là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, những khó khăn này nếu không được tháo gỡ có thể đẩy các doanh nghiệp tư nhân vào sự luẩn quẩn của việc thiếu vốn, thiếu hiệu quả kinh tế. 


Bảng 3. Những khó khăn của doanh nghiệp khi vay tiền từ các tổ chức tín dụng

(Đơn vị: %)

		TT

		Nguyên nhân

		Rất


hạn chế

		Hạn chế

		Không hạn chế

		Dễ dàng

		Rất
dễ dàng

		Điểm
trung bình



		1

		Thủ tục hành chính phức tạp

		8,96

		9,98

		15,58

		26,88

		38,59

		3,76



		2

		Phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp Nhà nước
và doanh nghiệp ngoài Nhà nước

		11,67

		7,82

		17,74

		25,44

		37,34

		3,69



		3

		Điều kiện cho vay của ngân hàng quá chặt chẽ
đối với khu vực tư nhân

		9,24

		7,26

		9,94

		29,42

		44,14

		3,92



		4

		Lãi suất cho vay của ngân hàng quá cao

		10,25

		11,32

		24,91

		30,15

		23,36

		3,45



		5

		Chi phí vay vốn không chính thức quá lớn

		20,63

		16,67

		24,59

		25,74

		12,38

		2,92



		6

		Hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp
không đầy đủ

		25,58

		19,14

		24,51

		21,47

		9,3

		2,7



		7

		Doanh nghiệp thiếu năng lực xây dựng dự án
và phương án trả nợ vốn vay

		22,66

		19,25

		24,36

		18,23

		15,5

		2,85



		8

		Doanh nghiệp không đủ tài sản thế chấp
để vay vốn

		17,58

		15,25

		14,56

		17,03

		35,58

		3,38



		9

		Nguyên nhân khác

		25,0

		20,83

		19,44

		9,72

		25,00

		2,89





(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra doanh nghiệp) 


3.3. Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận
       vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
       ở Nghệ An


3.3.1. Minh bạch hóa nhanh chóng và toàn
           diện hệ thống sổ sách kế toán, tài
           chính đối với các DNNVV

Sự rõ ràng và chính xác trong hệ thống sổ sách kế toán, tài chính của các doanh nghiệp là một điều kiện rất quan trọng (điều kiện cần) để các tổ chức tín dụng đánh giá thực trạng về năng lực tài chinh của một doanh nghiệp (Bộ Tài chính, 2006) và do đó quyết định đến việc cho vay đối với các doanh nghiệp khi họ tiếp cận các ngân hàng. Điều này không chỉ đối với việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng mà còn nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước nói chung đối với doanh nghiệp. Tính minh bạch trong hệ thống kế toán của các DNNVV được đánh giá là còn nhiều yếu kém. Minh bạch hóa trong hệ thống kế toán đối với các DNNVV cần được thực hiện một cách toàn diện và nhanh chóng để sớm nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng. 


3.3.2. Khuyến khích phát triển dịch vụ thẩm
          định tài sản doanh nghiệp

Trong quy trình cho vay của các tổ chức tín dụng, công việc thẩm định tài sản thế chấp của khách hàng doanh nghiệp là một bước quan trọng để xác định năng lực đảm bảo tài sản của doanh nghiệp (Ministry of Finance, 2004; World Bank, 2006). Kết quả điều tra doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Nghệ An cho thấy nhiều doanh nghiệp phản ánh hiệu quả thẩm định tài sản thế chấp của các tổ chức tài chính, tín dụng chưa được đảm bảo, còn gây thiệt thòi cho doanh nghiệp. Điển hình là đánh giá tài sản thế chấp bất động sản. Các doanh nghiệp muốn vay vốn đầu tư cho rằng nhiều ngân hàng chưa đánh giá đúng hoặc ngại đánh giá những tài sản đảm bảo của doanh nghiệp mà những tài sản này trên thực tế không khó thẩm định.


Do vậy, cần khuyến khích thành lập các trung tâm có chức năng pháp lý về thẩm định tài sản doanh nghiệp, trong đó có thẩm định tài sản đảm bảo cho các thủ tục vay vốn đối với ngân hàng thương mại. Các doanh nghiệp khi cần vay vốn có thể đến các trung tâm này đăng ký dịch vụ thẩm định tài sản đảm bảo. Kết quả thẩm định của các tổ chức này đối với tài sản của doanh nghiệp được pháp luật công nhận và là căn cứ pháp lý để các ngân hàng thương mại tiến hành cho vay (Phạm Trà My, 2010). Sự ra đời của các đơn vị này cần được hỗ trợ nhiều mặt từ phía chính quyền tỉnh về cơ chế hoạt động, chức năng pháp lý… Trên cơ sở đó, xã hội hoá dịch vụ này tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng có đủ điều kiện cần để tiếp cận các nguồn tín dụng chinh thức. Hiện nay tại Nghệ An đã có Trung tâm thẩm định tài sản khấu hao (Bộ Tài chính) hoạt động, tuy nhiên đơn vị này mới chỉ tham gia lĩnh vực thẩm định tài sản đảm bảo của doanh nghiệp.


3.3.3. Hỗ trợ cấp vốn cho DNNVV thông qua
           mô hình quỹ bảo lãnh tín dụng


Với sự ra đời của quỹ bảo lãnh tín dụng, các DNNVV của Nghệ An có cơ hội tốt để tiếp cận nguồn vốn tín dụng, do vậy có thể “giải toả” được tình hình thiếu vốn sản xuất và kinh doanh hiện nay. Quỹ tín dụng bảo lãnh cho DNNVV hoạt động với mục tiêu chủ yếu là hỗ trợ DNNVV thông qua các cơ chế ưu đãi khác nhau và hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển bền vững của các doanh nghiệp này, cuối cùng là đạt được một mức tăng trưởng kinh tế cao đối với địa phương. Đồng thời, nó cũng có kết hợp với tổ chức tín dụng trên thị trường để thực hiện các hỗ trợ cho doanh nghiệp. Do vậy, việc sớm thành lập và đưa quỹ tín dụng bảo lãnh DNNVV là hết sức cần thiết đối với tỉnh Nghệ An hiện nay và trong những năm tới. 


3.3.4. Quản trị rủi ro lãi suất nhằm nâng cao
          khả năng tiếp cận các nguồn vốn tín 
          dụng đối với các DNNVV


Với quy mô vốn nhỏ, trong hoạt động đầu tư, DNNVV không thể huy động vốn trên thị trường chứng khoán như các doanh nghiệp quy mô lớn, mà chỉ có thể vay vốn từ các tổ chức tín dụng, hoặc thậm chi phải vay từ các cá nhân. Các khoản vay này thường chịu lãi suất cao, đòi hỏi phải có tài sản thế chấp. Phần lớn chủ DNNVV khi vay vốn phải sử dụng chính nhà ở của mình làm tài sản thế chấp. Với những rủi ro biến động lãi suất hiện nay (chủ yếu biến động tăng), nguy cơ doanh nghiệp bị lỗ vốn, không trả được nợ, dẫn đến bị siết nợ, mất nhà cửa... là mối quan ngại sâu sắc của nhiều chủ doanh nghiệp. Đối với rủi ro lãi suất, giải pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất là DNNVV nên tìm kiếm và tận dụng các khoản vay dài hạn với lãi suất ưu đãi. Để phòng ngừa rủi ro lãi suất, một giải pháp rất quan trọng khác cho DNNVV đó là thuê, mua tài chính từ các công ty cho thuê tài chính. Đây là một loại hoạt động tín dụng trung - dài hạn, tài trợ vốn thích hợp cho các DNNVV, với những ưu điểm cơ bản: không cần ký quỹ đảm bảo hay tài sản thế chấp, có thể được tài trợ đến 100% vốn đầu tư, lãi suất hoàn toàn dựa trên sự thỏa thuận của 2 bên, bên đi thuê không chịu rủi ro nếu lãi suất thị trường tăng... Khi kết thúc thời hạn thuê, doanh nghiệp được quyền ưu tiên mua lại tài sản với giá trị danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản tại thời điểm mua lại (World Bank Institute, 2007). 


3.3.5. Đẩy mạnh các hoạt động tập huấn kỹ 
          năng quản lý cho các doanh nghiệp nhỏ 
          và vừa


Một trong những nguyên nhân khá cơ bản đối với các DNNVV gặp khó khăn trong việc tiếp cận vay vốn từ các ngân hàng là khâu lập đề án và khả năng quản lý, triển khai thực hiện đề án vay vốn hiệu quả (Hoàng Lam, 2010). Trong khi phần lớn các chủ DNNVV có trình độ, năng lực còn hạn chế, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ. Các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh cần tăng cường công tác đào tạo, tập huấn các kiến thức, kỹ năng quản lý cho đội ngũ quản lý các doanh nghiệp này nhằm vừa nâng cao năng lực quản lý nói chung, vừa đáp ứng được các yêu cầu của các ngân hàng trong quá trình xét duyệt, giải ngân và kiểm soát vốn.

4. KẾT LUẬN


Khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nghệ An còn nhiều hạn chế. Khả năng tiếp cận vốn từ các ngân hàng trong nước là cao nhất, kế tiếp là từ các nguồn quỹ tín dụng khác. Vay vốn từ các ngân hàng nước ngoài còn chưa phổ biến và được đánh giá là khả năng tiếp cận vốn thấp nhất. 


Mở rộng các điều kiện cho vay đối với doanh nghiệp cũng là những kiến nghị khá phổ biến từ các doanh nghiệp. Mở rộng điều kiện cho vay có nghĩa sẽ có nhiều doanh nghiệp hơn có đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên điều này đòi hỏi hệ thống các tổ chức tín dụng phải có đủ năng lực thẩm định phương án kinh doanh tốt, khả năng kiểm soát nguồn vốn cho vay hiệu quả hoặc có những sự hỗ trợ nhất định nhằm giảm thiểu sự rủi ro cho ngân hàng từ các cơ quan chức năng.


Ngoài ra, các doanh nghiệp kiến nghị các ngân hàng cần bình đẳng hơn trong việc kiểm tra, thẩm định và cho vay giữa các loại hình doanh nghiệp nhằm giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vay vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
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Số doanh nghiệp không huy động vốn







Số doanh nghiệp có huy động vốn







7,41







92,59
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503



